Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 30:                                                                       Ngày soạn: 26 - 3 - 2018
                                                                                           Ngày dạy:  Thứ hai ngày  02 - 4 - 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                    
             Buổi sáng:                          
                             Tiết 2 + 3:                            Tập đọc                           
ai ngoan sẽ được thưởng
I. Mục đích yêu cầu :

- HS biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý. Biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
- HS hiểu nghĩa các từ được chú giải ở cuối bài. Hiểu ND câu chuyện: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Thiếu nhi phải thật thà, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức và KN ra quyết định.

- GDHS đức tính thật thà; tình cảm và lòng kính yêu đối với Bác Hồ.
II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK ). Bảng phụ để HD luyện đọc.
- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân, thảo luận nhóm.
III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS đọc TL bài  Cây đa quê hương  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV g thiệu chủ điểm Bác Hồ qua tranh SGK + g. thiệu ND truyện đọc.
b. Các hoạt động: 

Tiết 2:

* HĐ 1: Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài, 1 HS đọc lại.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. GV l​ưu ý HS luyện đọc đúng các từ: quây quanh, non nít, reo lên, trìu mến, ...
- HS tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. GV theo dõi, uốn nắn cách đọc.
+ GV dùng bảng phụ HDHS đọc một số câu:


. Câu hỏi ( nhấn giọng ở từ dùng để hỏi ). VD: Các cháu chơi có vui không ?/ 
Các cháu ăn có no không ?/ Các cô có mắng phạt các cháu không ?


. Lời đáp của các cháu vui, nhanh nhảu nhưng kéo dài giọng ( đáp đồng thanh ).

  VD: - Các cháu chơi có vui không ?                 /       -  Thưa Bác vui lắm ¹ !


          - Các cháu ăn có no không ?                     /       - No ¹ !
- HS đọc các từ ngữ được chú giải ( SGK - 101 ). 
- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn - CN ).

Tiết 2:
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
GV hư​ớng dẫn HS  đọc thầm từng đoạn, cả bài  + trả lời câu hỏi trong SGK.

+ Câu : Bác đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa, ... .
- GV: Khi đi thăm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, các cháu thiếu nhi, Bác Hồ bao giờ cũng cũng rất chú ý đến nơi ăn, ở, nhà bếp, nơi tắm giặt, vệ sinh. Sự quan tâm của Bác rất chu đáo, tỉ mỉ, cụ thể.
+ Câu 2: Các cháu chơi có vui không ? Các cháu ăn có no không ?/ Các cô có mắng phạt các cháu không ? Các cháu có thích ăn kẹo không ?
- GV hỏi thêm: Những câu hỏi của Bác cho ta thấy điều gì ? 
( Bác quan tâm tỉ mỉ, cụ thể đến cuộc sống của thiếu. nhi. Bác còn mang kẹo cho các cháu ).
+ Câu 3: Các bạn đề nghị Bác chia kẹo cho người ngoan. Chỉ ai ngoan mới được ăn kẹo.
+ Câu: Vì Té tự thấy hôm nay mình chưa ngoan, chưa vâng lời cô.
+ Câu 5: HS trả lời theo ý hiểu của mình: Bác khen Té ngoan vì Té biết nhận lỗi. / Vì Té thật thà, dám dũng cảm nhận là mình chưa ngoan. /...
- HS nêu ND câu chuyện. GV chốt: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Thiếu nhi phải thật thà, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
 * HĐ 3: Luyện đọc lại: 

- HS luyện đọc theo nhóm.

- GV tổ chức cho HS thi đọc theo nhóm.

- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân đọc hay. 

3. Củng cố, dặn dò:     

- HS nhắc lại ND câu chuyện + Liên hệ về tình cảm, lòng kính đối với Bác Hồ.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuyện.

                                Tiết 4:
         Toán

T.146: ki - lô - mét
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- HS biết ki - lô - mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết, kí hiệu đơn vị ki - lô - mét. Biết  được quan hệ giữa ki - lô - mét với mét. Biết tính độ dài đường gấp khúc với các số đo theo đơn vị km; Nhận biết khoảng cách giữa các tỉnh trên bản đồ.

- Rèn luyện KN thực hành giải toán vận dụng MQH giữa các đơn vị đo độ dài đã học, KN tính độ dài của đường gấp khúc với số đo theo đơn vị km và nhận biết khoảng cách giữa các tỉnh trên bản đồ.

-  HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Hình minh học ( SGK ); Bản đồ Việt Nam.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài m với dm và cm. 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài: ki - lô - mét ( km ).

- HS nêu các đơn vị đo độ dài đã học: cm, dm, m. 

- GV: Để đo khoảng cách lớn hơn như quãng đường giữa hai tỉnh, ta dùng đơn vị đo lớn hơn là ki - lô - mét.

  GV viết lên bảng: Ki - lô - mét viết tắt là: km.

                               1 km = 1000 m

- HS tiếp nối nhau đọc.

* HĐ 2: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.151, 152 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS vận dụng mqh giữa các đơn vị đo độ dài đã học tự làm bài vào vở.

- 2 HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét, chốt KQ đúng.

- GV củng cố về mqh giữa km  và cm, dm, m.
+ Bài 2: - HS nhìn hình vẽ ( SGK ), đọc chiều dài của từng quãng đường: AB, BC, CD.

- HS nêu nhận xét về từng quãng đường: AB, BD và CA.

- GV lần lượt nêu các câu hỏi của bài toán, HS nhìn hình vẽ rồi trả lời.

- Củng cố KN tính độ dài của đường gấp khúc với các số đo theo đơn vị km.

+ Bài 3: - GV giải thích mẫu + HD HS "đọc" bản đồ để nhận biết các thông tin cho trên bản đồ. VD: Quãng đường từ Hà Nội đến Vinh dài 308 km.

- HS quan sát Bản đồ VN để nhận biết về từng quãng đường và độ dài của từng quãng đường trên bản đồ.

- HS lần lượt đọc các số đo cụ thể của từng quãng đường theo yêu cầu.

+ Bài 4: ( HS làm thêm nếu còn thời gian ).

- Để trả lời được câu hỏi này HS phải thực hiện các thao tác:


+ Nhận biết độ dài các quãng đường Cao Bằng - Hà Nội ( 258km ) và 

                                                                      Lạng Sơn - Hà Nội ( 169 km ).


+ So sánh 258 > 169.


+ Chuyển dịch quan hệ nói trên sang ngôn ngữ  "thực tế" để trả lời được: Cao Bằng xa Hà Nội hơn.

- Các phần còn lại HS làm tương tự.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại quan hệ giữa km và m: 1km = 1000 m.

- GV n. xét tiết học, dặn HS ghi nhớ các ®. vị đo độ dài đã học và mqh giữa các ® vị đo đó.
                Buổi chiều:
                                          TiÕt 1:                   TẬP ĐỌC (*)                             
                                                     xem truyền hình

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; Biết đọc rõ lời các nhân vật trong bài ( Liên, cô phát thanh viên, những người xem ).

- Hiểu nghĩa các từ khó: háo hức, bình phẩm, ... Hiểu vai trò rất quan trọng của VTTH trong đời sống con người, biết xem VTTH để nâng cao hiểu biết, bồi dưỡng tình cảm.

- HS có ý thức ham thích xem vô tuyến truyền hình để nâng cao hiểu biết.
II. chuẩn bị    

- Tranh minh hoạ bài đọc SGK

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS đọc bài  Ai ngoan sẽ được thưởng  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. GV lư​u ý HS các từ khó: truyền hình, chật ních, trong trẻo, reo vui, nổi lên, ...

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn, GV chia bài làm 3 đoạn: 

+ Đoạn 1: từ đầu đến ... "sẽ đưa tin về xã nhà".

+ Đoạn 2: tiếp theo đến: ... " Chú La trẻ quá ! "

+ § oạn 3: phần còn lại.

- GV giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ đ​ược chú giải ở cuối bài. 

- HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

HS đọc thầm toàn bài rồi trả lời các CH trong SGK.

+ Câu 1: Chú mời mọi người đến để nghe tin về xã nhà qua vô tuyến truyền hình.

+ Câu 2: Mọi người thấy hình ảnh người dân trong xã tổ chức lễ kỉ niệm sinh nhật Bác và phát động trồng 1000 gốc cây phủ kín đồi trọc, thấy cảnh núi Hồng, thấy cả chú La. Sau đó họ xem phim.
+ Câu 3: - HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- HS có thể kể một vài tên phim, cảnh hoặc tình huống mà em thích trong các chương trình đó.

- Đối với những HS chưa có VTTH, GV có thể hỏi HS xem các em thích chương trình nào trên đài phát thanh.

* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- HS luyện đọc theo nhóm ( luyện đọc theo vai )

- GV tổ chức cho các nhóm thi đọc lại truyện. 

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, CN đọc đúng và hay.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV hỏi HS : Vô tuyến truyền hình cần với con người như thế nào ?

- GV nhận xét tiết học, nhắc nhở HS trao đổi với bố, mẹ hoặc người thân về các chương trình VTTH.

                             
                            TiÕt 2 :                               TIẾNG VIỆT (*)
ÔN TLV: Luyện tập Tả ngắn về cây cối

I. Mục đích yêu cầu:
- Học sinh biết tả ngắn về cây cối theo gợi ý, biết nghe bạn kể để nhận xét, góp ý.

- Học sinh biết dựa vào những điều đã nói, viết được một đoạn ( 5 - 6 câu ) tả ngắn về cây cối. Viết rõ ý,  viết câu đúng ngữ pháp.

- Học sinh thích chăm sóc, trồng cây.

II. chuẩn bị:
- VBT T. Việt 

III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Luyện tập tả ngắn về cây cối.
- Giáo viên hướng dẫn HS dựa vào bài miệng tuần 28 và các câu hỏi gợi ý để viết thành 1 đoạn văn ngắn  khoảng 5 - 6 câu tả về cây cối.

- Học sinh đọc yêu cầu bài và các gợi ý .

- Giáo viên lưu ý cho  học sinh:  Các câu hỏi chỉ là gợi ý để kể . Có thể kể nhiều hơn 6 câu 

- 1 học sinh kể mẫu. Giáo viên chuẩn xác.

- Học sinh làm bài vào vở BT. Chú ý dùng từ viết câu đúng và rõ ý. Viết xong đọc lại bài.

- Giáo viên thu chÊm nhận xét một số bài. 

* HĐ 2:  Củng cố - dặn dò.
- GV tóm tắt lại ND bài.

- Nhận xét tiết học. Khen một số bài viết tốt.


                                                  Tiết 3:                Toán (*)                               
ôn: ki - lô - mét
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS củng cố về:

+ Quan hệ giữa km và m, giữa m và cm.

+ KN làm các phép tính cộng, trừ ( có nhớ ) trên các số đo với đơn vị là ki - lô - mét ( km ).

+ KN so sánh các khoảng cách ( đo bằng km ).

- Rèn luyện KN thực hành giải toán với đơn vị đo km.
-  HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- Bảng phụ kẻ sẵn bảng ( BT 3 - Vở BT Toán 2 - tập 2 - trang 65 ).

- HS: Vở BT Toán 2 - tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức, HDHS làm các bài tập 1, 2, 3, 4 ( tiết 141 - vở BT Toán 2 tập 2 - Trang 65 ).

+ Bài 1: - GV giải thích yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài, nêu miệng KQ ( yêu cầu giải thích KQ - cột 2 ).

- Lớp nhận xét, chốt lời giải đúng.

- GV củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, về so sánh các số đo độ dài.

+ Bài 2: - HS nhìn hình vẽ, đọc chiều dài các quãng đường cụ thể rồi trả lời lần lượt các câu hỏi của bài toán.

+ Bài 3: - GV gắn bảng phụ kẻ sẵn bảng ghi chiều dài các quãng đường.

- HS nhìn bảng đọc lần lượt chiều dài từng quãng đường.

- Củng cố cách đọc số đo độ dài với đơn vị đo km.

+ Bài 4: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GVHDHS dựa vào bảng ở BT 3, nhận biết và ghi lại độ dài của từng quãng đường sau đó so sánh rồi trả lời.

- Củng cố cho HS về so sánh các số đo độ dài với đơn vị đo là km.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố, khắc sâu KT đã học về đơn vị đo độ dài Km.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ các đơn vị đo độ dài đã học.


                                                                                  Ngày soạn: 27 - 3 - 2018
                                                                                               Ngày dạy: Thứ ba ngày 03 - 4 - 2018
               Buổi sáng: 
                                      Tiết 1:               chính tả ( nghe - viết )                         
                                                ai ngoan sẽ được thưởng

I. Mục đích yêu cầu:
- HS nghe - viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài Ai ngoan sẽ được thưởng. Làm đúng các bài tập phân biệt tr / ch.
- Rèn KN nghe - viết chính tả; KN phân biệt ch / tr.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết ND bài tập 2 ( a ).

- Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp , d​ưới lớp viết ở bảng con: sóng biển, xanh xao, xô đẩy, ...
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.
- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 2 HS đọc lại. 

- GV nêu ND chính của bài chính tả: Đoạn văn kể về việc Bác Hồ đến thăm các cháu nhỏ ở trại nhi đồng. 

- HS luyện viết các tên riêng trong bài chính tả ( Bác Hồ, Bác ) và một số tiếng hay nhầm lẫn: quây quanh, ùa tới, ...

- GV đọc cho HS viết bài. - HS đổi vở để soát lỗi.

- GV chấm 7, 8  bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm và làm bài vào vở .

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:  cây trúc, chúc mừng; trở lại, che chở.
- Củng cố cách phân biệt chính tả: ch / tr.
- Củng cố KN phân biệt: êt, êch.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS tìm luyện viết thêm những tiếng khác bắt đầu bằng tr/ ch .  

                                        
                                      Tiết 2:                     kể chuyện
ai ngoan sẽ được thưởng
I. Mục đích yêu cầu:
- HS dựa theo tranh minh họa, kể lại được từng đoạn câu chuyện, biết kể lại toàn bộ câu chuyện và kể lại đoạn cuối của câu chuyện theo lời bạn Té.
- Rèn KN kể chuyện. HS chăm chú theo dõi bạn kể chuyện. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp được lời kể của bạn.

- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức và KN ra quyết định.

- GDHS thật thà, dũng cảm.
II. chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ SGK.

- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân, thảo luận nhóm.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS nối tiếp nhau kể câu chuyện Những quả đào. TLCH: Em thích nhân vật nào trong  truyện ? Vì sao ?

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu MĐ - YC của tiết học.
b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Hư​ớng dẫn kể từng đoạn theo tranh.
- 1HS đọc yêu cầu ( 1 - SGK ).

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh, HS nói nội dung của mỗi tranh.

+ Tranh 1: Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Bác đi giữa đoàn HS, nắm tay hai em nhỏ.

+ Tranh 2: Bác Hồ đang trò chuyện, hỏi han các cháu.

+ Tranh 3: Bác xoa đầu khen Té ngoan, biết nhận lỗi.

- HS dựa vào tranh, kể lại từng đoạn trong nhóm. Sau mỗi lần kể có n. xét, bổ sung.

- 3 đại diện 3 nhóm thi kể nối tiếp 3 đoạn của câu chuyện.
+ Tuyên d​ương HS, cá nhân kể hay.
* HĐ 2: Kể toàn bộ câu chuyện.
- 2, 3 HS có trình độ tương đương nhau thi kể trước lớp.

- Lớp nhận xét, tuyên dương.
* HĐ 3: Kể lại đoạn cuối câu chuyện theo lời của Té.
- GV giúp HS hiểu đề bài ( kể theo lời của bạn Té là các em phải: Tưởng tượng mình là Té, nói lời suy nghĩ của Té. Khi kể phải xưng: " tôi " từ đầu đến cuối câu chuyện.

- 1 HS kể mẫu.
- HS thi kể trước lớp, tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại ý nghĩa câu chuyện. Liên hệ: Qua câu chuyện này, em học được đức tính gì tốt của bạn Té ? ( thật thà, dám dũng cảm nhận lỗi ).

- GV nhận xét tiết học, khen những HS kể chuyện tốt. Dặn HS tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


                                     Tiết 4:                                  Toán 
T. 147: mi - li - mét
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết mi - li - mét là đơn vị đo độ dài. Biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mi - li - mét. Biết được quan hệ giữa mm với các đơn vị đo độ dài: cm, m. Biết ước lượng độ dài theo đơn vị cm và mm.

- Rèn KN nhận biết đơn vị mm; đọc, viết đơn vị mm và thực hành giải toán vận dụng mqh giữa các đơn vị đo độ dài.
-  HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- GV + HS thước kẻ có chia vạch từng mm.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS kể tên các đơn vị đo độ dài đã học.
- GV hỏi thêm về mqh giữa các đơn vị đo độ dài: 1 km = ? m; 1m = ? dm = ? cm
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài: Mi - li - mét ( mm ).
- GV giới thiệu tiếp đơn vị đo độ dài mới khác các đơn vị đã học là mi - li - mét.
 Mi - li -  mét viết tắt là: " mm " và viết lên bảng.

- GV y/ cầu HS q/ sát độ dài 1 cm trên thước kẻ và hỏi: Độ dài 1cm ( từ vạch 0 đến vạch 1 ) được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau ?
- Sau đó GV giới thiệu cho HS biết  độ dài của một phần chính là 1 mm.

- GV hỏi: 1cm bằng bao nhiêu mm ? ( 10 mm ).
 GV viết lên bảng:      1 cm = 10 mm.

- GV hỏi:1 m bằng bao nhiêu mm ? ( 1000 mm )

Gợi ý cho HS trả lời: 1m = 100 cm; mà 1 cm bằng 10 mm. Vậy 1 m bằng 10 trăm mm tức là 1m bằng1000 mm. Gọi nhiều HS nhắc lại và GV ghi bảng: 1m = 1000 mm như SGK.

- Yêu cầu HS xem vẽ trong SGK. 

* HĐ 2: Thực hành.
+ Bài 1: HS tự  đọc lệnh của bài toán và làm bài vào vở ( vận dụng mqh giữa cm và mm; m và mm )

- Nếu HS lúng túng phần 5 m = ... mm thì GV gợi ý 1 cm = 10 mm; 5 cm = 50 mm.

- Củng cố mqh giữa  cm và mm; m và mm.

+ Bài 2: - GV hướng dẫn HS nhìn hình vẽ, đọc chiều dài các đoạn thẳng cụ thể rồi trả lời các câu hỏi của bài tập.

- HS nối tiếp nhau nêu kết quả.

- Củng cố nhận biết về đơn vị đo độ dài mm.
+ Bài 4: - HS tập ước lượng và nêu kết quả.

- HS kiểm tra lại kết quả bằng thước.

- Củng cố KN ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại mqh giữa các đơn vị đo độ dài: mm với cm; m.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS ghi nhớ các đơn vị đo độ dài đã học và mqh giữa các đơn vị đo đó.
                                         
                                                                                  Ngày soạn: 28 - 3 - 2018
                                                                                               Ngày dạy:  Thứ t​ư ngày  04 - 4 - 2018
             Buổi sáng:

                                             Tiết 1:                      Tập đọc                              
cháu nhớ Bác hồ
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết ngắt nhịp thơ hợp lí; Bước đầu biết đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.

- Hiểu các từ ngữ đư​ợc chú giải trong bài. Hiểu đ​ược nội dung bài: Tình cảm đẹp đẽ của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu.
- GDHS lòng kính yêu và nhớ ơn Bác Hồ.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, Bảng phụ để HDHS luyện đọc.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS đọc bài  Xem truyền hình  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu ND bài.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài. 2 HS đọc lại bài. Lớp đọc thầm.
- HS tiếp nối nhau đọc từng dòng thơ trong bài, GV kết hợp HD đọc các từ: ¤ Lâu, bâng khuâng, bấy lâu, lời, vầng trán, ...
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. GV chia bài làm 2 đoạn:

+ Đoạn 1: 8 dòng đầu.

+ Đoạn 2: phần còn lại.
- GV dùng bảng phụ HDHS luyện đọc ngắt nhịp tách các cụm từ ở một số dòng thơ:

                 +        Nhớ hình Bác giữa bóng cờ/


          Hồng hào đôi má,/ bạc phơ mái đầu.//


       +        Nhìn mắt sáng,/ nhìn chòm râu,/


         Nhìn vầng trán rộng,/ nhìn đầu bạc phơ.//  ...

- GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ được chú giải ( SGK - T.105 ).

- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm.
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

GV hư​​ớng dẫn HS đọc thầm toàn bài + trả lời các câu hỏi trong SGK - T.94
+ Câu 1: " Bạn nhỏ quê ở ven sông ¤ Lâu ..." 
+ Câu 2: GV có thể gợi ý: ở trong vùng đich tạm chiếm, nhân dân ta có được tự do treo ảnh Bác không ? ( Không mà giặc cấm nhân ta giữ ảnh Bác, cấm nhân dân ta hướng về Cách mạng, về Bác, người lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu giành độc lập, tự do). 
+ Câu 3: Hình ảnh Bác hiện lên rất đẹp trong tâm trí bạn nhỏ: đôi má Bác hồng hào, râu, tóc Bác bạc phơ; mắt Bác sáng tựa vì sao.
+ Câu 4: Đêm đêm bạn nhỏ nhớ Bác, bạn giở ảnh Bác vẫn cất thầm để ngắm Bác, càng ngắm càng mong nhớ. Ôm hôn ảnh Bác, bạn tưởng như được Bác hôn.

* HĐ 3: Luyện đọc thuộc lòng bài thơ.
- GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng từng đoạn, cả bài.

- HS thi đọc TL từng đoạn, cả bài. Lớp nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nói về tình cảm của bạn nhỏ miền Nam với Bác Hồ qua bài thơ. GV chốt lại: Bạn nhỏ trong vùng địch tạm chiếm nhưng luôn mong nhớ Bác.

+ Liên hệ: Để tỏ lòng nhớ ơn Bác em phải làm gì ? 
- GV nhận xét tiết học; Dặn HS tiếp tục HTL bài thơ.


                                          Tiết 2:                      Tập viết                            
                                                     Chữ hoa M ( kiểu 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết viết chữ hoa M ( kiểu 2 ), chữ ứng dụng của bài theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ; chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn KN viết chữ hoa M ( kiểu 2 ).
- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ  M ( kiểu 2)  viết hoa, phấn màu.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu cỡ chữ nhỏ trên dòng kẻ li: Mắt; Mắt sáng như sao .
- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Tập viết - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS viết chữ cái hoa A ( kiểu 2 ),  chữ A đã học ở bảng con.

- GV nhận xét, uốn nắn.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa M  kiểu 2.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu.

- HS nêu nhận xét về cấu tạo chữ M ( kiểu 2 ):
 Chữ M hoa ( kiểu 2 ) gồm 3 nét: một nét móc hai đầu, một nét móc xuôi trái và một nét là kết hợp của các nét cơ bản lượn ngang, cong trái.

- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ M hoa ( kiểu 2 ) lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ M ( kiểu 2 ) trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết chữ, câu ứng dụng.
- GV viết mẫu câu ứng dụng: Mắt sáng như sao.
- HS đọc câu ứng dụng và nêu cách hiểu nghĩa của câu ứng dụng.

- GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng: Tả vẻ đẹp của đôi mắt to và sáng.
- HS quan sát mẫu chữ ứng dụng, nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt các dấu thanh.
+ Nối nét: nét cuối của chữ M chạm nét cong của chữ ¨.
+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng bằng khoảng cách viết chữ o.

- GV viết mẫu chữ  Mắt và nhắc HS l​ưu ý: chữ ¨ viết sát chân chữ M  hơn bình th​ường.

- HS tập viết chữ Mắt ở bảng con. GV nhận xét, uốn nắn cách viết.

* HĐ 3: HS luyện viết bài vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ M ( kiểu 2 ) cỡ vừa.

+ 1 dòng chữ M ( kiểu 2 ) cỡ nhỏ.

+ 1 dòng chữ Mắt cỡ vừa, 1 dòng chữ  Mắt cỡ nhỏ.

+ 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ:  Mắt sáng như sao.

- HS luyện viết bài theo yêu cầu trên.

+ GV theo dõi, uốn nắn, giúp HS viết đúng quy trình, hình dáng và ND. 

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ M ( kiểu 2).


                                           Tiết 3:                          Toán     
T.148: luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết thực hiện phép tính, giải bài toán liên quan đến các số đo theo đơn vị đo đọ dài đã học; Biết dùng thước để đo độ dài cạnh của hình tam giác theo đơn vị cm hoặc mm.

- Rèn luyện KN làm tính, giải toán có liên quan đến các số đo theo đơn vị độ dài đã học, KN đo độ dài các đoạn thẳng.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS làm ở bảng con: 1m = ... cm; 1 km = ... m; 1 m = ... mm .

- GV củng cố về MQH giữa các đơn vị đo độ dài đã học.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.
GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3, 4 ( SGK  - T.154 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV lưu ý HS: làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trên các số đo độ dài được làm tương tự như làm các số tự nhiên. Không viết thiếu đơn vị đo ở kết quả.

- HS tự làm bài vào vở, lên  bảng chữa bài, nhận xét.

- Củng cố KN làm tính với đơn vị đo độ dài.
+ Bài 2: - HS đọc, nêu yêu cầu của bài - GV vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán lên bảng.

- HS nhìn sơ đồ minh hoạ nhắc lại đề bài.
- GV hướng dẫn HS phân tích đề -> cách giải.

- HS tự tóm tắt bài toán rồi giải vào vở.

- HS lên bảng chữa bài, nhận xét.

- Củng cố giải toán có liên quan đến đơn vị đo độ dài ( km ).
+ Bài 4: - HS tự đọc, nêu yêu cầu của bài.

- GV nhấn mạnh yêu cầu của bài: Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC và Tính chu vi của hình tam giác đó. 

- HS thực hành dùng thước lần lượt đo độ dài từng cạnh của tam giác ABC + nêu miệng KQ.

- HS nêu cách tính chu vi hình tam giác.

- HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài.

- Củng cố KN đo độ dài các đoạn thẳng và tính chu vi của hình tam giác.

3. Củng cố, dặn dò:  

- Củng cố về: tính và giải toán có liên quan đến các đơn vị đo độ dài đã học.

- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ các đơn vị đo độ dài đã học và MQH giữa các đơn vị đo.


                                    Tiết 4:                          đạo đức
bảo vệ loài vật có ích ( t. 1)
I. Mục đích yêu cầu:

- HS kể được ích lợi của một số loài vật quen thuộc đối với cuộc sống con người. Nêu được những việc cần làm phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích.

- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng.

- HS có KN đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ loài vật có ích.

- GD HS biết yêu quý và bảo vệ loài vật có ích. 

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ trong VBT Đạo đức 2.
- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm, động não.
- Vở BT Đạo đức 2.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS nêu những việc cần làm và sẽ làm để giúp đỡ người khuyết tật ?

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Trò chơi đố vui Đoán xem con gì ?
- Mục tiêu: HS  biết lợi ích của một số con vật có ích.
- Cách tiến hành:

+ GV phổ biến yêu cầu: tổ nào có nhiều người làm nhanh, đúng sẽ thắng cuộc.

+ HS sẽ nối tranh mỗi con vật với việc làm của nó ( Bài 1 - VBT Đạo đức 2 - T. 44 ).

+ HS làm xong đọc kết quả nối tiếp nhau. Tổ khác nhận xét.
+ GV ghi tóm tắt lợi ích của mỗi con vật lên bảng.

+ GV kết luận: Hầu hết các loài vật đều có ích cho cuộc sống.

* HĐ 2: Thảo luận nhóm.
- Mục tiêu:  Giúp HS  hiểu được sự cần thiết phải tham gia bảo vệ loài vật có ích.

- Cách tiến hành: + HS thảo luận theo nhóm đôi các câu hỏi sau:

a) Em biết những con vật nào có ích ?

b) Hãy kể những ích lợi của chúng ?

c) Cần làm gì để bảo vệ chúng ?

+ Đại diện từng nhóm lên báo cáo.

-> GV kết luận: SGV trang 81.

* HĐ 3: Nhận xét đúng sai.
- Mục tiêu: Giúp HS phân biệt các việc làm đúng, sai khi đối xử với các loài vật.
- Cách tiến hành:
+ GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4.
+ Các nhóm quan sát tranh ở BT 2 trong VBT  Đạo đức 2 -  T.45, 46 - phân biệt các việc làm đúng, sai và đánh dấu vào ô trống.

+ Các nhóm thảo luận. Đại diện nhóm trình bày.
+ GV nhận xét, kết luận:

. Các bạn nhỏ trong tranh 1, 3, 4 biết bảo vệ, chăm  sóc các loài vật .

. Hai bạn trong tranh 2 đã có hành động sai: bắn súng cao su vào loài vật có ích.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài. GV chốt: Cần bảo vệ các loài vật có ích.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS cần yêu quý và bảo vệ loài vật có ích.


                                                                          Ngày soạn:  29  - 3 - 2018
                                                                                      Ngày dạy: Thứ năm ngày  05 - 4 - 2018. 
               Buổi sáng:

                                      Tiết 1:               chính tả ( nghe - viết )                              
                                                       Cháu nhớ bác hồ
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng các câu thơ lục bát trong bài thơ: Cháu nhớ Bác Hồ; Luyện viết đúng một số tiếng có âm đầu tr / ch. 

- Rèn kĩ năng nghe - viết đúng chính tả; KN phân biệt âm đầu ch/ tr.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn ND BT 2 ( a ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  2 HS lên bảng viết, dư​ới lớp viết ở bảng con: 3 tiếng bắt đầu bằng tr, 3 tiếng bắt đầu bằng ch.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD nghe - viết chính tả.

- GVđọc bài viết chính tả 1 lần, 2 HS đọc lại.

- HS  nêu ND đoạn thơ ( thể hiện tình cảm mong nhớ Bác Hồ của bạn nhỏ sống trong vùng địch tạm chiếm khi nước ta còn bị chia cắt làm hai miền ).

- HS tìm những từ phải viết hoa trong bài: những chữ cái đứng đầu mỗi dòng thơ, đứng đầu mỗi tiếng trong tên riêng.

- HS luyện viết ở bảng con: bâng khuâng, chòm râu, trăng sáng, ... GV nhận xét, sửa sai cho HS.

- GV đọc cho HS viết bài vào vở. 

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): -  HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm, tự làm bài vào vở BT.

- GV gắn bảng phụ lên bảng. Một HS lên bảng điền. 

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng:

 chăm sóc, một trăm, va chạm, trạm y tế.

- Củng cố KN phân biệt ch / tr.

+ BT 3 ( a ): -  HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.

- GV tổ chức cho HS thi đặt câu nhanh theo nhóm ( 3 nhóm - mỗi nhóm 5 HS ).

- Từng nhóm, HS tiếp nối nhau lên bảng ghi nhanh những câu chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr ( mỗi HS ghi 1 câu ).

- Hết thời gian ( 3 phút ), nhóm nào ghi được nhiều câu đúng là thắng cuộc.

- HS tự viết vào vở BT, mỗi em viết ít nhất 2 câu.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS luyện viết lại cho đúng những chữ viết sai trong bài chính tả.
    
                               Tiết 2:                     luyện từ và câu                              
                                                  Từ ngữ về bác hồ
I. Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng vốn TN về Bác Hồ: HS nêu được một số TN nói về t/ cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi và t/ cảm của các cháu thiếu nhi đối với Bác; Biết đặt câu sử dụng vốn từ ngữ về Bác Hồ. Ghi lại được HĐ vẽ trong tranh bằng một câu ngắn kể về HĐ của TN kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ.
- Rèn luyện KN sử dụng vốn từ về Bác Hồ; KN đặt câu.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết ND BT 1 ( SGK ); Tranh minh họa BT 3 ( SGK ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS kể tên một số bộ phận của cây.

- 2 HS đứng tại chỗ đối đáp: đặt và TL câu hỏi có cụm từ: Để làm gì ?

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học. 
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Mở rộng vốn từ ngữ về Bác Hồ. 

GV tổ chức, HDHS làm BT 1 ( SGK - 104 ).

- HS đọc yêu cầu của bài. 

- HS tự suy nghĩ rồi làm bài: ghi lại những TN nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ.

- Một số HS tiếp nối nhau nêu miệng các TN tìm được. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại các TN đúng, GV kết hợp ghi bảng: 

a) TN nói lên tình cảm của Bác Hồ                 b) TN nói lên tình cảm của thiếu nhi đối với 

với thiếu nhi.                                                     Bác Hồ.

. yêu, thương, thương yêu, quý, yêu quý,     . kính yêu, kính trọng, tôn kính, biết ơn, nhớ 

Quan tâm, chăm sóc, chăm lo, chăm chút,    ơn, nhớ thương, ...
 ...

* HĐ 2: Luyện tập đặt câu sử dụng vốn từ ngữ về Bác Hồ.
GV tổ chức, HDHS làm BT 2, 3 ( SGK - 104 ).
+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV nhắc HS chú ý: khi đặt câu với mỗi từ tìm được ở BT 1, không nhất thiết phải nói về quan hệ giữa Bác Hồ với thiếu nhi, có thể nói về những quan hệ khác.

- HS tự làm bài vào vở BT.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc câu đã đặt.

- Cả lớp và GV nhận xét, GV ghi nhanh một số câu hay lên bảng:

. Bác Hồ luôn chăm lo cho tương lai của thiếu nhi Việt Nam. 

. Cô giáo em rất thương yêu HS. ... 

. Chúng em rất biết ơn cha mẹ.

. Nhân dân Việt Nam đời đời biết ơn Bác. ...

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GVHD HS quan sát lần lượt từng tranh trong SGK, tìm hiểu về ND từng tranh.

- HS nêu HĐ của các bạn thiếu nhi trong từng tranh.

- HS ghi lại vào vở BT về HĐ của các bạn thiếu nhi trong mỗi tranh ( mỗi HĐ ghi 1 câu ).

- HS tiếp nối nhau đọc câu đã đặt.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những câu đúng.

- Củng cố KN đặt câu về Bác Hồ.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố vốn TN về Bác Hồ; Cách đặt câu.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS ghi lại những câu đã đặt ở BT 3 vào vở.

                                         Tiết 3:                         Toán 
T.149: viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- HS biết viết số có 3 chữ số thành tổng của số trăm, số chục, số đơn vị và ngược lại.

- Rèn kĩ năng viết các số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Bảng phụ kẻ sẵn bảng ở BT 1 ( SGK ).

- Các miếng bìa cắt thành các hình tam giác và hình tứ giác ( nh​ư BT 4 - SGK ).
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS lên bảng viết 2 số có 3 chữ số, đọc số và nêu cách so sánh hai số đó.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn thứ tự các số.
- GV cho HS đếm miệng từ 201 đến 210.

- GV cho HS đếm miệng từ 321 đến 332.

- GV cho HS đếm miệng từ 461 đến 472.

- GV cho HS đếm miệng từ 591 đến 600.

- GV cho HS đếm miệng từ 991 đến 1000.

* HĐ 2: HD viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
- GV nêu yêu cầu + ghi bảng: Viết số 357 thành tổng các trăm, chục và đơn vị.
- GV hỏi HS về cấu tạo TP của số 357 -> số 357 gồm 3 trăm, 5 chục và 7 đơn. vị.

- HDHS viết:      357 = 300 + 50  + 7.

- HS thực hành viết với các số: 529;  736 ; 412 ở bảng con, 3 HS lên bảng viết.

- GV lưu ý HS trường hợp: Nếu chữ số hàng chục hoặc hàng đơn vị là 0 thì không viết nó vào trong tổng. VD:                     820 = 800 + 20  và  705 = 700 + 5
* HĐ 3:  Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.155 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV gắn bảng phụ kẻ sẵn lên bảng, cùng HS phân tích mẫu. 

- HS tự làm bài vào vở. Một số HS tiếp nối nhau lên bảng điền ( mỗi HS điền 1 số ).

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS về cấu tạo của số có 3 chữ số; cách viết các số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị.

+ Bài 2: - GV nêu yêu cầu của bài. 1 HS làm mẫu.
- HS tự viết số thành tổng theo mẫu vào trong vở BT. Một số HS lên bảng viết.

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cho HS về cách viết các số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị.
+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài, quan sát các số và các tổng trong SGK.

- GVHDHS phát hiện cách làm bài, HDHS viết vào vở, chẳng hạn: 975 = 900 + 70 + 5.

- Tương tự các phần còn lại, HS tự làm vào vở, 2 HS lên bảng làm ( mỗi em 1 cột ).

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS về cách viết các số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố về cách viết các số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên d​ương những HS tích cực học tập.

                                Tiết 4                       tự nhiên và xã hội

       nhận biết cây cối và các con vật
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nêu được tên một số cây, các con vật sống ở trên cạn, dưới nước.

- Rèn KN quan sát, nhận biết về cây cối và các con vật.

- HS có ý thức bảo vệ cây cối và các con vật.

II. chuẩn bị:
- Tranh SGK. Phiếu cho các nhóm ( HĐ 1 ).

- GV + HS: tranh ảnh các cây cối và các con vật sống trên cạn, dưới nước.

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra sự CB của HS.

- HS nêu tên một số con vật sống dưới nước và ích lợi của nó. 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc với SGK.
+ Mục tiêu: Ôn lại những kiến thức đã học về cây cối và các con vật; Nhận biết một số cây cối và các con vật mới.
+ Cách tiến hành:
- HS làm việc theo cặp: quan sát các hình SGK và trả lời câu hỏi trong SGK- T62, 63.

+ Chỉ và nói tên: . Cây nào sống dưới nước, cây nào sống trên cạn.

. Cây nào vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn. 

. Rễ cây nào hút được hơi nước và chất khoáng trong không khí.

+ HS trả lời theo câu hỏi SGK trang 63.
- Đại diện các nhóm trình bày tr​​ước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Tuyên dương các nhóm có kết quả đúng.
* HĐ 2:  Triển lãm.

+ Mục tiêu:  Củng cố những kiến thức về cây cối và các con vật đã học.
+ Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: trưng bày tranh, ảnh; các con vật và cây cối mà nhóm mình đã sưu tầm được.
+ Yêu cầu cụ thể các nhóm như SGV trang 87.

- Các nhóm làm việc ( trường hợp thiếu tranh các em có thể vẽ tranh thêm theo yêu cầu ).
- Các nhóm tr​ưng bày SP, sau đó đi xem sản phẩm của nhóm khác và đánh giá lẫn nhau.
- HS có thể đặt câu hỏi cho nhóm bạn trả lời.

- GV nhận xét kết quả trao đổi của các nhóm, tuyên dương nhóm làm việc tốt.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu tên một số cây sống trên cạn, dưới nước; nêu tên một số on vật sống trên cạn, dưới nước + Liên hệ về ý thức bảo vệ cây cối và các con vật.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực học tập. Nhắc HS sư​u tầm và tìm hiểu thêm về cây cối và các con vật.


                                                                                            Ngày soạn: 30 - 3 - 2018
                                                                                           Ngày dạy: Thứ sáu ngày  06 - 4 - 2018
                  Buổi sáng: 
                                        Tiết 1:                       Tập làm văn                             
nghe - trả lời câu hỏi
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe kể và trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện Qua suối. Viết được câu trả lời cho câu hỏi ( d ). Hiểu nội dung câu chuyện: Bác Hồ rất quan tâm tới mọi người. Bác lo kê lại hòn đá trên dòng suối cho những người đi sau khỏi ngã.
- Rèn KN nghe - trả lời câu hỏi.
- GDHS học tập đức tính của Bác: cẩn thận, quan tâm chu đáo tới mọi người.
II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ BT 1 ( SGK ).
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS kể lại câu chuyện Sự tích hoa dạ lan hương. 
- GV nêu câu hỏi về ND câu chuyện ( SGK ), yêu cầu HS trả lời.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Nghe - trả lời câu hỏi.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1 ( SGK - Miệng ).

- 1 HS đọc yêu cầu của bài và 4 câu hỏi.

- GVHD HS quan sát tranh minh hoạ ( SGK ) và yêu cầu HS nói về tranh.

- GV kể chuyện 3 lần:
+ Kể lần 1, dừng lại, yêu cầu HS quan sát lại bức tranh, đọc lại 4 câu hỏi dưới tranh.
+ Kể lần 2, vừa kể vừa giới thiệu tranh.

+ Kể lần 3 ( không cần kết hợp kể với giới thiệu tranh ).
- HS trả lời lần lượt từng câu hỏi SGK, nhận xét, chốt lời giải đúng:

a) Bác và các chiến sĩ đi công tác.

b) Khi đi qua một con suối có những hòn đá bắc thành lối đi, một chiến sĩ sẩy chân bị ngã vì có một hòn đá bị kênh.

c) Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để người khác đi qua suối không bị ngã nữa.

d) Bác Hồ rất quan tâm tới mọi người. Bác quan tâm đến anh chiến sĩ, xem anh ngã có đau không, Bác còn cho kê lại hòn đá để cho những người đi sau khỏi ngã.

- 3, 4 cặp HS thực hành hỏi đáp theo 4 câu hỏi.

- 1, 2 HS kể lại câu chuyện.

* HĐ 2: Luyện viết câu TL về Bác Hồ.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK -  viết ).

- HS đọc yêu cầu. GV nhắc HS viết câu trả lời cho câu hỏi d ( bài 1 ), không viết câu hỏi.

- 1 HS nêu lại câu hỏi d, 1 HS nói lại câu trả lời. - Cả lớp viết bài.

- GV kiểm tra vở viết của HS; nhận xét, chấm một số bài.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV hỏi: Qua mẩu chuyện về Bác Hồ, em rút ra bài học gì cho mình ?

- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dư​ơng HS tích cực học tập.


                                            Tiết 2:                       Toán
             T.150: phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000. Biết cộng nhẩm các số tròn trăm.
- Rèn KN thực hiện phép cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000; KN cộng nhẩm các số tròn trăm.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  - Các hình vuông to, nhỏ các hcn trong bộ ĐD học toán.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS lên bảng, lớp làm bảng con : 32 + 16;        60 + 29
- GV củng cố, khắc sâu KT về cách thực hiện phép cộng các số có hai chữ số.     
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Cộng các số có ba chữ số.

- GV nêu nhiệm vụ tính: 326 + 253 =  ( viết lên bảng )

+ GV thể hiện bằng chuẩn bị trực quan:

. Thể hiện số thứ nhất:
 GV + HS cùng thao tác: lấy các hình vuông to, nhỏ, hcn để có số 326 ( GV gắn lên bảng )

. Thể hiện số thứ 2: làm tương tự để có số 253.

+ GV: Để cộng hai số này, ta gộp lại ( vẽ đường bao quanh cả hai hình ). 

 Kết quả được tổng. Tổng này có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị ?

 HS nêu kết quả: 5 trăm, 7 chục, 9 đơn vị. GV khoanh các trăm, chục, đơn vị.

- GV hướng dẫn HS đặt tính như SGK ( HS nhắc lại cách đặt tính ).
- GV hướng dẫn cộng từ phải qua trái, bắt đầu từ hàng đơn vị.

  Cộng như cộng các số có hai chữ số ( không nhớ ).

- GV hướng dẫn HS tổng kết thành quy tắc:

        Đặt tính: Viết trăm dưới trăm. chục dưới chục, đơn vị dưới đơn vị.

        Tính: Cộng từ phải sang trái; đơn vị cộng đơn vị, chục cộng chục, trăm cộng trăm.

* HĐ 2: Thực hành.
GV tổ chức, HDHS làm BT 1, 2, 3 ( SGK - 156 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1 : - HS chép lại các phép tính vào vở và làm bài. 
- 3 HS lên bảng làm bài. 

- HS lớp nhận xét, chữa bài, thống nhất kết quả đúng.

* GV lưu ý cho HS trường hợp cộng số có ba chữ số với số có hai chữ số, khi tới hàng trăm chỉ việc hạ chữ số hàng trăm xuống kết quả.
- Củng cố KN cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000.
+ Bài 2 ( a ): - HS nêu yêu cầu của bài.
- HS tự làm bài. Một số HS làm trên bảng lớp.
- Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng. 
- Củng cố KN đặt tính và tính.
- HS làm thêm phần ( b ) nếu còn thời gian.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV cùng HS phân tích mẫu.
- HS tự tính nhẩm và viết phép tính và kết quả theo mẫu.  
- 2 HS lên chữa bài, nhận xét.

- Củng cố KN cộng nhẩm với các số tròn trăm.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố, khắc sâu cách thực hiện phép cộng( không nhớ) các số trong phạm vi 1000.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​ương những HS tích cực học tập. 

                               Tiết 3:                                Sinh hoạt
                                                         sinh hoạt sao
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuÈn BỊ :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình:

1. Trưởng ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới:

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………….

* Hạn chế:………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………..
5. Phương hướng tuần tới:
- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 4: Mừng non sông thống nhất.

- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp.  

- Duy trì tốt phong trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua học tập giữa các tổ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

- Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
- Chủ tịch cùng phó chủ tịch, cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

- Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các bạn.

6. Sinh hoạt văn nghệ.


        GIÁO DỤC  ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
                                  BÀI 8: BÀI HỌC TỪ HÒN ĐÁ GIỮA ĐƯỜNG

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được sự chỉ bảo ân cần của  Bác đối với những người giúp việc. Hiểu được bài học về việc cẩn thận, không nên nhanh nhẩu đoảng dẫn đến hỏng việc

- HS nhận ra được lợi ích của việc bình tĩnh giải quyết một việc gì đó, tác hại của việc cố gắng làm nhanh nhưng cẩu thả dẫn đến hỏng việc. Rèn luyện tính bình tĩnh, cẩn thận khi làm việc.
- GDHS tính kiên trì, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ :
- Sách: Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1. Kiểm tra bài cũ :  - GV nêu câu hỏi, học sinh trả lời.

 + Qua bài: Bác quý trọng con người cho em thấy Bác Hồ là người như thế nào ?        

- GV nhận xét.

2. Bài mới:               

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ1 : Đọc hiểu.

- 2 HS đọc câu chuyện :  Bài học từ hòn đá giữa đường.
+ HĐ cá nhân: 

- HS làm bài trả lời các câu hỏi sau:

  1. Vì sao chiếc ô tô lại hỏng giữa đường ?

  2. Khi xe hỏng, người lái xe xuống sửa, Bác đã làm gì ?

  3. Để người lái xe bình tĩnh sửa xe, Bác đã làm gì ?

  4. Khi sửa xe xong, tiếp tục lên đường, Bác đã khuyên người lái xe điều gì ?
- Gọi 1 số HS trình bày, nhận xét, GV chốt kiến thức sau mỗi câu trả lời.

+ HĐ nhóm:

- HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau:

  5. Các em hãy cùng trao đổi để hiểu câu tục ngữ Bác Hồ đã dùng để khuyên lái xe: 
             Tham đĩa bỏ mâm ?

 6. Câu chuyện khuyên chúng ta nên có đức tính gì khi làm việc ?

- Đại diện một số nhóm trình bày. Cả lớp + GV nhận xét, chốt ý đúng.

* HĐ 2 : Thực hành - Ứng dụng.

+ HĐ cá nhân: 

- HS trả lời các câu hỏi sau:

  1. Bình tĩnh để làm một việc gì đó, kết quả công việc sẽ ra sao ?

  2. Vội vã, nôn nóng làm việc gì đó, kết quả sẽ như thế nào ?

  3. Khi đi xe đạp trên đường, nếu em nhìn thấy một cái đinh phía trước có thể khiến xe em bị thủng lốp, để an toàn cho em và mọi người em sẽ làm gì?

- Gọi một số HS trình bày, nhận xét.GV chốt kiến thức sau mỗi câu trả lời.

+ HĐ nhóm:

- HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau:

  4. Các em hãy kể ra tình huống tương tự khác trên đường khi tham gia giao thông. Hãy nêu cách giải quyết các tình huống đó.

- Đại diện 1số nhóm đọc trình bày. Cả lớp + GV nhận xét, chốt ý đúng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh nội dung bài: Bác Hồ đã chỉ bảo người giúp việc cần cẩn thận khi làm việc.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS thực hiện tốt theo bài học.


...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   Buổi chiều:

                                    Tiết 1:                  luyện từ và câu  (*)                            
LUYỆN TẬP:  Từ ngữ về bác hồ
I. Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng vốn TN về Bác Hồ: HS nêu được một số TN nói về t/ cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi và t/ cảm của các cháu thiếu nhi đối với Bác; Biết đặt câu sử dụng vốn từ ngữ về Bác Hồ. Ghi lại được HĐ vẽ trong tranh bằng một câu ngắn kể về HĐ của TN kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ.
- Rèn luyện KN sử dụng vốn từ về Bác Hồ; KN đặt câu.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Củng cố vốn từ ngữ về Bác Hồ. 

GV tổ chức, HDHS làm BT 1 ( Vở BTT. Việt 2 – tập 2  - T.52 ).

- HS đọc yêu cầu của bài. 

- HS tự suy nghĩ rồi làm bài: ghi lại những TN nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ.

- Một số HS tiếp nối nhau nêu miệng các TN tìm được. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại các TN đúng, GV kết hợp ghi bảng: 

a) TN nói lên tình cảm của Bác Hồ                 b) TN nói lên tình cảm của thiếu nhi đối với 

với thiếu nhi.                                                     Bác Hồ.

. yêu, thương, thương yêu, quý, yêu quý,     . kính yêu, kính trọng, tôn kính, biết ơn, nhớ 

Quan tâm, chăm sóc, chăm lo, chăm chút,    ơn, nhớ thương, ...
 ...


- Củng cố, khắc sâu vốn TN về Bác Hồ.
* HĐ 2: Luyện tập đặt câu sử dụng vốn từ ngữ về Bác Hồ.
GV tổ chức, HDHS làm BT 2, 3 ( Vở BTT. Việt 2 – tập 2  - T.52, 53 ).
+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV nhắc HS chú ý: khi đặt câu với mỗi từ tìm được ở BT 1, không nhất thiết phải nói về quan hệ giữa Bác Hồ với thiếu nhi, có thể nói về những quan hệ khác.

- HS tự làm bài vào vở BT.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc câu đã đặt.

- Cả lớp và GV nhận xét, GV ghi nhanh một số câu hay lên bảng:

. Bác Hồ luôn chăm lo cho tương lai của thiếu nhi Việt Nam. 

. Cô giáo em rất thương yêu HS. ... 

. Chúng em rất biết ơn cha mẹ.

. Nhân dân Việt Nam đời đời biết ơn Bác. ...

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GVHD HS quan sát lần lượt từng tranh, tìm hiểu về ND từng tranh.

- HS nêu HĐ của các bạn thiếu nhi trong từng tranh.

- HS ghi lại vào vở BT về HĐ của các bạn thiếu nhi trong mỗi tranh ( mỗi HĐ ghi 1 câu ).

- HS tiếp nối nhau đọc câu đã đặt.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những câu đúng.

- Củng cố KN đặt câu về Bác Hồ.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại ND ôn luyện trong tiết học. GV củng cố vốn TN về Bác Hồ; Cách đặt câu.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS ghi lại những câu đã đặt ở BT 3 vào vở.

                        TiÕt 2:                           TẬP LÀM VĂN ( * )                          
Luyện tập: nghe - trả lời câu hỏi
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe kể mẩu chuyện Qua suối, trả lời được các câu hỏi và viết lại được tóm tắt nội dung câu chuyện dựa vào các câu hỏi đã cho. 

- Rèn KN nghe - trả lời câu hỏi.

- GDHS học tập đức tính của Bác cẩn thận, quan tâm chu đáo tới mọi người.
II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ ND câu chuyện Qua suối ( Vở BT - trang 55 ); bảng phụ ghi sẵn 4 câu hỏi về ND câu chuyện.

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2.

 III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập nghe - trả lời câu hỏi.
- GV kể chuyện 3 lần.


 + Kể lần 1: yêu cầu HS quan sát lại bức tranh, đọc lại 4 câu hỏi dưới tranh.


 + Kể lần 2: vừa kể vừa giới thiệu tranh.

           + Kể lần 3.

- HS quan sát tranh minh hoạ ( Vở BT - T. 55 ) và nói về ND tranh.

- GV lần lượt nêu từng câu hỏi trong VBT, HS trả lời.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng:

a) Bác và các chiến sĩ đi công tác.

b) Khi đi qua một con suối những hòn đá bắc thành lối đi, một chiến sĩ sẩy chân bị ngã vì có một hòn đá bị kênh.

c) Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để người khác đi qua suối không bị ngã nữa.

d) Bác Hồ rất quan tâm tới mọi người. Bác quan tâm đến anh chiến sĩ, xem anh ngã có đau không, Bác còn cho kê lại hòn đá để cho những người đi sau khỏi ngã.

- 3, 4 cặp HS thực hành hỏi đáp theo 4 câu hỏi.

- 2 HS dựa vào 4 câu hỏi kể lại tóm tắt ND câu chuyện.

- GV yêu cầu HS viết lại các câu trả lời vào vở BT ( không cần viết lại các câu hỏi ).

- GV chấm một số bài; nhận xét. đánh giá bài làm của HS.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS liên hệ rút ra bài học qua mẩu chuyện kể về Bác Hồ ? ( Học tập ở Bác tính cẩn thận, quan tâm chu đáo tới mọi người ).

- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dư​ơng HS tích cực học tập.


                                         Tiết 3:                        Toán ( * )     
Luyện tập: phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000.
- Rèn KN thực hành làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị 

- Nội dung một số BT liên quan.

- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập về phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- GV ghi bảng phép cộng: 326 + 253 = ? 

- HS tự đặt tính rồi tính KQ ở bảng con.

- 1 HS  nêu miệng cách đặt tính, cách tính, GV kết hợp ghi bảng:

      326          

   +  253          

      579          

- GV chốt: + Đặt tính: Viết trăm dưới trăm, chục dưới chục, đơn vị dưới đơn vị.
+ Tính: Cộng từ phải sang trái; đơn vị cộng đơn vị, chục cộng chục, trăm cộng trăm.

- Một số HS nhắc lại quy tắc.

* HĐ 2: Thực hành luyện tập.

GV tổ chức, HDHS tự làm các BT 1, 2, 3 ( Vở BT Toán 2 - tập 2 - T. 96 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS chép lại các phép tính vào vở rồi làm bài.

- Một số HS lên bảng làm bài, chữa bài, lớp nhận xét, GV chốt kết quả đúng.
- GV lưu ý cho HS trường hợp cộng số có ba chữ số với số có hai chữ số, khi tới hàng trăm chỉ việc hạ chữ số hàng trăm xuống kết quả. Chẳng hạn:

          153
       +    26
          179
- Củng cố cho HS về cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
+ Bài  2: - HS nêu yêu cầu của bài.

- HS  nhắc lại cách đặt tính, cách tính.
- HS tự làm bài vào vở 2 HS lên bảng làm bài. - Lớp chữa bài, nhận xét tuyên dương HS.

- Củng cố về cách đặt tính và tính.
+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV cùng HS phân tích mẫu.

- HS  nêu n/ xét về các số hạng trong mỗi tổng ( các SH đều là các số tròn trăm ).
- HS tự tính nhẩm và viết phép  tính và kết quả theo mẫu. 

- 2 HS lên chữa bài, nhận xét.

- Củng cố cách tính nhẩm với các số tròn trăm, tròn nghìn.

+ Bài 4:  Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:          Có:  215 học sinh nữ

                        và:  232 học sinh nam. 

            Tất cả có:  ......  học sinh ?

- HS dựa vào tóm tắt bài toán tự nêu đề toán rồi trình bày lời giải bài toán vào vở.

- GV yêu cầu HS nêu miệng phép tính và KQ tính.

- HS nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- GV củng cố cách trình bày giải toán có lời văn liên quan đến phép cộng ( không nhớ ) các số có 3 chữ số. 
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​ương những HS tích cực học tập. 
   Buổi chiều:
                                           Tiết 2:                          Toán (*)                                
ôn: mi - li - mét

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố nhận biết về đơn vị đo độ dài mm, về mối quan hệ giữa mm với  m và cm.

- Rèn luyện KN nhận biết về đơn vị đo độ dài mm, KN thực hành giải toán vận dụng mối quan hệ giữa mm với  m và cm; KN ước lượng các số đo độ dài.

-  HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- HS: Vở BT Toán 2 - tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ1: Thực hành

GV tổ chức, HDHS làm các bài tập 1, 2, 3, 4 ( tiết 142 - vở BT Toán 2 tập 2 - Trang 66 ).

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài, nêu miệng KQ - Lớp nhận xét, chốt lời giải đúng.

- GV củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài: mm với m và cm.
+ Bài 2: - HS nhìn hình vẽ ( SGK ), đọc KQ.

- Củng cố KN nhận biết về đơn vị đo độ dài mm.

+ Bài 3: - HS đọc, nêu yêu cầu của bài.

- GV kết hợp vẽ hình tam giác minh hoạ lên bảng.

- HS nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách tính chu vi hình tam giác.

+ Bài 4: - HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tập ước lượng và dự đoán độ dài của đối tượng hoặc đồ vật trong thực tế rồi làm bài. 

- Một số HS nêu miệng KQ.

- Củng cố KN ước lượng các số đo độ dài

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố, khắc sâu KT đã học về đơn vị đo độ dài mm.

- GV n/ xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ các đơn vị đo độ dài và mqh giữa các đơn vị đo đó.

                                             Tiết 4:                   thủ công

Làm vòng đeo tay ( T. 2 )

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách làm vòng đeo tay bằng giấy.

- Làm được vòng đeo tay. Các nan làm vòng tương đối đều nhau. Dán ( nối ) và gấp được các nan thành vòng đeo tay. Các nếp gấp có thể chưa phẳng, chưa đều.
- HS có hứng thú, thích làm đồ chơi, yêu thích vòng đeo tay do mình làm ra.

II. chuẩn bị:

- GV: Mẫu vòng đeo tay bằng giấy; Quy trình làm vòng đeo tay bằng giấy có hình minh hoạ cho từng bư​ớc.

- HS: giấy thủ công hoặc giấy màu, giấy trắng; kéo, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV kiểm tra sự CB của HS.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HS thực hành làm vòng đeo tay.

- HS nhắc lại các bước làm vòng đeo tay:

+ B​ước 1: Cắt thành các nan giấy .
+ Bư​ớc 2: Dán nối các nan giấy.

+ B​ước 3: Gấp các nan giấy.

+ B​ước 4: Hoàn chỉnh vòng đeo tay.

- HS thực hành làm vòng đeo tay bằng giấy.

- GV bao quát, HD thêm những HS còn lúng túng để các em hoàn thành SP theo yêu cầu.

( Với HS khéo tay: làm được vòng đeo tay. Các nan đều nhau. Các nếp gấp phẳng, vòng đeo tay có màu sắc đẹp ).

* HĐ 2: Đánh giá sản phẩm của HS.

- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- HS tự đánh giá SP của mình, của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá chung SP của HS.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại quy trình làm vòng đeo tay.

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS CB tiết sau: Làm con bướm.


                               Tiết 1:                          Toán (*)    
ÔN TẬP: MÉT, KI – LÔ – MÉT, MI – LI - MÉT
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết thực hiện phép tính, giải bài toán liên quan đến các số đo theo đơn vị đo đọ dài đã học; Biết dùng thước để đo độ dài cạnh của hình tứ giác theo đơn vị mm.

- Rèn luyện KN làm tính, giải toán có liên quan đến các số đo theo đơn vị độ dài đã học, KN đo độ dài các đoạn thẳng.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 
- Vở BT Toán in
III. Các hoạt động dạy học:

* H§ 1: Ôn tập, củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài m,  cm, km và mm. 

- HS nêu miệng, GV ghi bảng: 1m = 100 cm; 1 km = 1000 m; 1 m = 1000 mm .

- GV củng cố về MQH giữa các đơn vị đo độ dài đã học.
* HĐ 2: Thực hành luyện tập.
GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán in  - T. 70, 71 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV lưu ý HS: làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trên các số đo độ dài được làm tương tự như làm các số tự nhiên. Không viết thiếu đơn vị đo ở kết quả.

- HS tự làm bài vào vở, lên  bảng chữa bài, nhận xét.

- Củng cố KN làm tính với đơn vị đo độ dài.
+ Bài 2: - HS đọc, nêu yêu cầu của bài - GV vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán lên bảng.

- HS nhìn sơ đồ minh hoạ nhắc lại đề bài.
- GV hướng dẫn HS phân tích đề -> cách giải.

- HS tự tóm tắt bài toán rồi giải vào vở.

- HS lên bảng chữa bài, nhận xét.

- Củng cố cách giải toán có liên quan đến đơn vị đo độ dài ( km ).
+ Bài 2: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán - GV ghi bảng.

- HS nhìn sơ đồ minh hoạ nhắc lại đề bài.
- GV hướng dẫn HS phân tích tóm tắt bài toán  -> cách giải.

- HS tự giải bài toán vào vở.

- HS lên bảng chữa bài, nhận xét.

- Củng cố cách giải toán bằng phép nhân có liên quan đến đơn vị đo độ dài ( mm ).
+ Bài 4: - HS tự đọc, nêu yêu cầu của bài.

- GV nhấn mạnh yêu cầu của bài: Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD và Tính chu vi của hình tứ giác đó. 

- HS thực hành dùng thước lần lượt đo độ dài từng cạnh của tứ giác ABCD + nêu miệng KQ.

- HS nêu cách tính chu vi hình ttứ giác.

- HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài.

- Củng cố KN đo độ dài các đoạn thẳng và tính chu vi của hình tứ giác.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.  

- Củng cố về: tính và giải toán có liên quan đến các đơn vị đo độ dài đã học.

- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ các đơn vị đo độ dài đã học và MQH giữa các đơn vị đo.


                                Tiết 2:                              luyện viết

                                                                  bài  30

I. mục đích yêu cầu:

- HS biết viết chữ cái viết hoa M ( kiểu 2 ) theo cỡ vừa và nhỏ; Biết viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa M ( kiểu 2 ).

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con: Ao.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa M ( kiểu 2 )
- HS nhắc lại cấu tạo của chữ  M ( kiểu 2 ): gồm 3 nét: một nét móc hai đầu, một nét móc xuôi trái và một nét là kết hợp của các nét cơ bản lượn ngang, cong trái.

- GV viết mẫu chữ  M ( kiểu 2 ) lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  M ( kiểu 2 )  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết chữ và câu ứng dụng.
- HS lần l​ượt đọc các câu ứng dụng trong bài 30 ( Vở luyện viết - tập 1 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: Mặt hoa da phấn; Mắt thấy tai nghe.

- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Mặt, Mắt  ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 2: HS luyện viết vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 30 ( trang 30 ) - Viết chữ hoa M ( kiểu 2 ).
- HS luyện viết bài trong vở luyện viết, GV bao quát lớp, giúp HS  viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HS luyện viết chữ cái hoa M ( kiểu 2 ) đã học.
                                                                             
               Tiết 3:                          hoạt động ngoài giờ lên lớp
Sưu tầm tranh, ảnh về các hoạt động của thiếu nhi 

các nước trong khu vực thế giới

I. Mục đích yêu cầu:
- HS sưu tầm và giới thiệu được tranh ảnh về các hoạt động và học tập của Thiếu nhi Việt Nam và Thế giới .

- Biết giới thiệu về các hoạt động và học tập của Thiếu nhi Việt Nam và Thế giới .

- Giáo dục tinh thần đoàn kết của thiếu nhi trong nước và thiếu nhi các nước trên thế giới.

II. chuẩn bị:
- GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn.

- HS : Tranh ảnh , keo dán.

III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Trưng bày tranh ảnh đã sưu tầm về các HĐ của Thiếu nhi Việt Nam và Thiếu nhi thế giới.
- GV chia lớp thành 5 nhóm. Hướng dẫn các nhóm làm việc.

+ Phân loại tranh ảnh sưu tầm được và dán vào giấy khổ lớn.

-  Các nhóm làm việc, GV quan sát giúp đỡ nhóm còn lúng túng. 
* HĐ 2: Thuyết trình.
- Các nhóm trưng bày tranh ảnh của nhóm mình trên bảng lớp.

+ Các nhóm tham quan tranh  ảnh của nhóm khác -> nhận xét, bình chọn nhóm có tranh ảnh đẹp.

+ Một vài nhóm giới thiệu thuyết trình về tranh ảnh của nhóm mình trước lớp. 

- HS + GV nhận xét, bình chọn nhóm có tranh đẹp, giới thiệu hay.

* HĐ 3: Củng cố - dặn dò. 

- Các em thấy các bạn nhỏ TG có những hoạt động nào giống với các HĐ của TN VN ? Các em đã học tập được gì ở các bạn nhỏ đó ?

- GV nhận xét giờ học. Tuyên dương HS đã chuẩn bị được nhiều tranh ảnh, có tinh thần học tập cao.


âm nhạc

                             Tiết 1 + 2 + 3:                

                                                                thể dục
Tiết 60: tâng cầu - trò chơi " tung bóng vào đích ".  

I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tâng cầu. Chơi trò chơi " Tung bóng vào đích ".

- Biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ; Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

- HS tích cực, tự giác trong tập luyện.

II. địa điểm, ph​ương tiện: 

- Trên sân tr​​ường, đảm bảo VS, an toàn tập luyện. 

- GV chuẩn bị 1 còi; mỗi HS 1 quả cầu,  bảng gỗ; vòng và vật đích.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp phổ biến ND, yêu cầu giờ học: 1 phút.
- HS khởi động: Xoay các khớp cổ tay, vai, đầu gối, hông: 1 phút.

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc: 90 - 100 m.

- Đi thư​ờng theo vòng tròn và hít thở sâu: 1 phút.

+ Ôn các ĐT vươn thở, tay, chân, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung: 
1 lần - mỗi động tác tập 2 x 8 nhịp.

2. Phần cơ bản:
+ Ôn Tâng cầu: 5 -  6 phút.

- HS tự chơi theo đội hình hàng ngang - Từng cặp HS tâng cầu bằng vợt gỗ ( bảng con ).

- GV gọi 1 cặp HS lên làm mẫu theo chỉ dẫn và giải thích của GV.

- HS tiến hành chơi 3 - 5 lần.

 + Trò chơi “ Tung vòng vào đích” : 10 -  12 phút.

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi; chia tổ cho HS tự chơi ( 5 - 6 phút ).

- GV tổ chức cho HS thi xem tổ nào tung trúng đích nhiều nhất ( mỗi HS tung 1 vòng ).

- GV cùng HS đếm số vòng của từng tổ để xác định thắng, thua và có hình thức khen thưởng.

3. Phần kết thúc:
- HS đi đều 2 - 4 hàng dọc và hát: 2 - 3 phút .

- Làm một số động tác thả lỏng: 1- 2 phút.

- GV cùng HS hệ thống bài học: 1 - 2 phút.  

- GV nhận xét giờ học. Dặn HSVN ôn lại các động tác và trò chơi đã học.

                                                             bài  17 + 18.

I. mục đích yêu cầu:

- HS nắm đ​ược ND bài viết, viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa ¤, ¬ ( Kiểu chữ nghiêng ) theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các chữ và câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ hoa: ¤, ¬ ( Mẫu chữ viết nghiêng ).

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 21.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con: O, Ong - GV nhận xét, uốn nắn.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b) Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa ¤, ¥.
- HS quan sát mẫu chữ ¤, ¥  viết hoa.

- HS khá, giỏi nhắc lại cấu tạo của chữ  ¤, ¥.

- GV lần lượt viết mẫu chữ  ¤, ¥  lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  ¤, ¥ trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết các chữ và câu ứng dụng.
- HS lần lượt đọc các câu ứng dụng trong bài 17, 18 ( Vở luyện viết - tập 2 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng.

- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Ôn, Ơn  ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 3: HS luyện viết bài vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 17 + 18 ( trang 17, 18 ):

- HS luyện viết bài 17, 18 theo yêu cầu trong vở luyện viết, GV bao quát lớp, giúp đỡ HS yếu, HSHN để các em viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết chữ cái hoa đã học.
học hát bài: bắc kim thang.

                                                ( Dân ca Nam Bộ )

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đây là bài dân ca nam Bộ; 

- HS biết biết hát theo giai điệu và lời ca; Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. 

- HS yêu thích hát dân ca.

II. chuẩn bị:

- GV hát chuẩn xác bài Bắc kim thang.

- Bảng phụ chép lời ca, băng nhạc.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 1, 2 HS hát lại bài hát Chú ếch con.

2. Bài mới: 

a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Dạy bài hát Bắc kim thang.

- GV giới thiệu bài hát.

- GV hát mẫu ( hoặc cho HS nghe băng ).

- HS đọc đồng thanh lời ca.

- GV dạy HS hát từng câu ( Lưu ý HS các dấu luyến ở nhịp thứ 7, 9 và 11 ).

* HĐ 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

+ GV hát mẫu câu 1 + HDHS hát kết hợp vỗ tay theo phách.

- HS luyện hát kết hợp vỗ tay thep phách.
+ HS tự tìm các động tác phụ hoạ cho bài hát.

- HS luyện hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ.

- GV tổ chức cho các nhóm thi đua biểu diễn.

- Cả lớp, GV tuyên dương, khen ngợi những HS hát đúng.

3. Củng cố, dặn dò:
- Cả lớp hát lại bài hát. GV hỏi HS: Em bài hát Bắc kim thang là bài hát dân ca thuộc vùng nào ? 

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS về nhà tập hát lại bài hát nhiều lần cho thuộc, hát cho ngư​ời thân nghe.

Giáo án soạn giảng

Môn : Toán - Lớp 2.

                  Họ và tên người soạn: Trương ánh Ngọc.

                  Ngày soạn: 07 - 4 - 2009.

                  Ngày dạy: Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2009.

                  Lớp dạy: Lớp 2A.

                  Bài dạy:       

T.150: phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS biết cách đặt tính rồi cộng các số có ba chữ số theo cột dọc.
- Rèn KN đặt tính và tính chính xác.

- HS tích cực, tự giác học tập.

II. Chuẩn bị: 

- GV + HS: Các hình vuông to, nhỏ, các HCN trong bộ ĐD học toán.

- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS lên bảng, dưới lớp làm ở bảng con:

     Đặt tính và tính:      32 + 16    ;    60 + 29

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV nhận xét, cho điểm.

- GV củng cố cho HS kĩ năng đặt tính và tính phép cộng các số có hai chữ số.
2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:
GV đặt vấn đề: Các em đã học các số có 3 chữ số; biết cách đọc, viết và so sánh các số có ba chữ số. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách t/ hiện p/ cộng các số này như thế nào ? 
b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Cộng các số có ba chữ số.

   GV nêu nhiệm vụ ( kết hợp ghi bảng ): Tính kết quả của phép cộng: 326 + 253 = ? 

- GV thể hiện bằng chuẩn bịtrực quan:

+ Thể hiện số thứ nhất: GV + HS cùng thao tác: lấy các hình vuông to, các HCN và các hình vuông nhỏ để có số 326 ( GV gắn lên bảng ).

+ Thể hiện số thứ 2: làm tương tự để có số 253.

+ GV: để cộng hai số này, ta gộp lại ( vẽ đường bao quanh cả hai hình ). 

 Kết quả được tổng. Tổng này có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị ?

+ HS nêu kết quả: 5 trăm, 7 chục, 9 đơn vị. GV khoanh các trăm, chục, đơn vị.

- HDHS đặt tính rồi tính:

+ GV hướng dẫn HS đặt tính như SGK ( cho HS nêu lại cách đặt tính ).

+ HD tính:

. Cộng từ phải qua trái, bắt đầu từ hàng đơn vị.

. Cộng như cộng các số có hai chữ số ( không nhớ ).

      326          . Cộng đơn vị với đơn vị: 6 cộng 3 bằng 9, viết 9.

   +  253          . Cộng chục với chục: 2 cộng 5 bằng 7, viết 7.
      579          . Cộng trăm với trăm: 3 cộng 2 bằng 5, viết 5.
- GV hướng dẫn HS tổng kết thành quy tắc ( GV kết hợp ghi bảng ):

+ Đặt tính: Viết trăm dưới trăm, chục dưới chục, đơn vị dưới đơn vị.

+ Tính: Cộng từ phải sang trái; đơn vị cộng đơn vị, chục cộng chục, trăm cộng trăm.
- Một số HS nhắc lại quy tắc.

* HĐ2: Thực hành luyện tập.

GV tổ chức, HDHS tự làm các BT 1, 2, 3 ( SGK - T.156 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS chép lại cách đặt tính vào vở và làm bài.

- HS lên bảng làm bài, chữa bài, lớp nhận xét, GV chốt kết quả đúng.
- GV lưu ý cho HS trường hợp cộng số có ba chữ số với số có hai chữ số, khi tới hàng trăm chỉ việc hạ chữ số hàng trăm xuống kết quả. Chẳng hạn:

          732     . 2 cộng 5 bằng 7, viết 7.
       +    55     . 3 cộng 5 bằng 8, viết 8.
          787     . Hạ 7 xuống ( viết 7 ).
 ( HS yếu làm 5 phép tính ở hàng trên - HS khá, giỏi làm cả bài ).
- Củng cố cho HS về cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
+ Bài 2 ( a ): - HS nêu yêu cầu của bài: đặt tính rồi tính.
- HS tự làm bài vào vở ( HS khá, giỏi làm cả bài ). 
- 2 HS lên bảng làm bài ( HS yếu ). Lớp chữa bài, nhận xét tuyên dương HS.

- Củng cố về cách đặt tính và tính.
+ Bài 3: - GV cùng HS phân tích mẫu.
- HS tự tính nhẩm và viết phép  tính và kết quả theo mẫu. 

- 2 HS lên chữa bài, nhận xét.

( HS yếu làm phần a, b ( cột 1, 2 - HS khá, giỏi làm cả bài ).

- Củng cố tính nhẩm với các số tròn trăm, tròn nghìn.

+ Bài 4 ( HS khá, giỏi làm thêm ):

Một trường học có 215 học sinh nữ và 232 học sinh nam. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?

- HS đọc bài, tự ghi tóm tắt và trình bày lời giải bài toán vào vở.

- GV yêu cầu HS nêu miệng phép tính và KQ tính.

- HS nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- GV củng cố cho HS cách trình bày giải toán có lời văn liên quan đến phép cộng ( không nhớ ) các số có 3 chữ số 
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu lại cách thực hiện phép cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​ương những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ quy tắc về cộng các số có ba chữ số.
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